  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA 

         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                                              Krông Ana, ngày 10 tháng 04 năm 2020

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 11 

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

(áp dụng từ ngày 13/04/2020 đến 20/06/2020)

Thực hiện Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 388/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Sở GDĐT về
việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong
thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

          Căn cứ Công văn số 406/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở GDĐT về
việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và thực hiện kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2019-2020.
          Bộ môn Công nghệ 11, 12 hướng dẫn học sinh tìm hiểu lý thuyết và tự tập luyện nội dung của môn học theo yêu cầu cụ thể như sau:

BÀI 22: THÂN MÁY VÀ  NẮP MÁY

A. MỤC TIÊU

- Biết được nhiệm vụ và cấu tạo chung của thân máy và nắp

- Biết được cấu tạo của thân xilanh và nắp máy động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí.

	B. Nội dung

	I. Giới thiệu chung

* Nhiệm vụ thân máy và nắp máy

- Dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống của động cơ

* Thân máy liên khối

* Thân máy rời (ghép với nhau bằng bulông)

- Thân máy có hai phần:

	+ thân xi lanh

+ các te (hộp trục khuỷu)

- cácte: 

+ Nửa thân trên cácte liền với xilanh

+ Nửa dưới: Nơi lắp trục khuỷu và chứa dầu

II. Thân máy

1. Nhiệm vụ: Dùng để lắp đặt  các cơ cấu và hệ thống của động cơ

2. Cấu tạo: 

- Thân xi lanh của động cơ làm mát bằng nước có cấu tạo khoang chứa nước làm mát, khoang này gọi là áo trước

- Thân xilanh của động cơ làm mát bằng không khí có các cách tản nhiệt

- xilanh: Là chi tiết dạng đóng lắp trong xilanh để tăng tuổi thọ của thân xilanh

-->Điều kiện làm việc của xilanh: Chịu tải trọng lớn, chịu nhiệt độ cao, bị mài mòn và ăn mòn. 

-->Yêu cầu: Chịu được áp suất khí thể, chịu mài mòn tốt, chống ăn mòn hoá học

III. Nắp máy

1. Nhiệm vụ: (nắp xilanh)

- Nắp xilanh cùng với đỉnh pitông tạo thành buồng cháy của động cơ

- Nắp xilanh dùng để lắp các chi tiết: vòi phun, bugi cơ cấu phân phối khí, áo nước, cách tản nhiệt

2. Cấu tạo:

- Nắp máy của động cơ dung xupap treo

- Nắp máy của động cơ dùng xupap đặt


Bài  23: CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

A. MỤC TIÊU

- Hiểu đựơc nhiệm vụ, cấu tạo của các chi tiết như trục khuỷu , thanh truyền

- Đọc được sơ đồ cấu tạo của pitông, thanh truyền, trục khuỷu

B. Nội dung

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

* Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền:

- Nhóm pitông

- Nhóm thanh truyền

- Nhóm trục khuỷu

+ Thanh truyền là chi tiết truyền lực giữa pitông và trục khuỷu

II. PITÔNG

1. Nhiệm vụ: pitông cùng với nắp xilanh, thân xilanh tạo thành không gian làm việc: thực hiện các chu trình làm việc của động cơ.

2. Cấu tạo: Quan sát tranh vẽ 23: 1;2

pitông gồm

- Đỉnh, đầu và thân

* Đỉnh pitông

- Đỉnh bằng

- Đỉnh lồi

- Đỉnh lõm

* Đầu pitông

- Có các rãnh để lắp xecmăng

- xecmăng lửa

- xecmăng khí

- xecmăng dầu

* Thân pitông: 

- Dùng để dẫn hướng cho pitông chuyển động trong xilanh

- Làm trung gian truyền lực từ pitông --> trục khuỷu

- Dùng để lẳp chốt tông

III. THANH TRUYỀN: 

1. Nhiệm vụ: Thanh truyền là chi tiết dùng để truyền lực giữa pitông và trục khuỷu

2. Cấu tạo thanh truyền: gồm 3 phần

- Đầu nhỏ

- Thân

- Đầu to

Đặc điểm đầu to

- Lắp với chốt khuỷu

- Liền khối

- Cắt làm 2 nửa liên kết bằng bulông

- Bên trong có bạc lót

IV. TRỤC KHUỶU

1. Nhiệm vụ: Nhận lực khí thể  từ thanh truyền để sinh công có ích (truyền công có ích)

- Dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ

2. Cấu tạo

Gồm: Đầu, thân, đuôi

- Cổ khuỷu

- Chốt khuỷu: Lắp đầu to thanh truyền

-  Má khuỷu: Để nối chốt khuỷu với cổ khuỷu

Bài  24: CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

A. MỤC TIÊU: 

- Biết được nhiệm vụ cơ cấu chung và nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí.

- Đọc được sơ đồ nguyên lí của cơ cấu phân phối khí dùng xupáp

	B. Néi dung

	I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI:

1. Nhiệm vụ:

Cơ cấu phân phối khí có nhiệm vụ đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng thời điểm đó động cơ thực hiện các chu trình làm việc

2. Phân loại:

Cơ cấu phân phối khí có 2 loại:

- Cơ cấu phân phối khí dùng  xupáp

(xupáp treo, xupáp đặt)

- cơ cấu phân phối khí dùng van trượt

II. CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ DÙNG XUPÁP:

1.Cấu tạo: 

a. Cơ cấu phân phối khí dùng xupáp treo:

Vẽ hình 24.2 a

Cấu tạo:

4. Trục cam và cam

3. Con đội

5. Lò xo xupáp

6. xup¸p

7. Trục khuỷu

2. Đũa đẩy

8. trục cò mổ

Cò mổ


                     Cấu tạo kiểu treo

2. Nguyên lý làm việc :

* Nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí xupáp treo.

* Khi động cơ hoạt động, trục khuỷu, dẫn động các bánh răng phân phối quay làm trục cam quay. Vấu cam đẩy đũa đẩy, con đội đi lên -> cò mổ -> ấn xupáp đi xuống (lò xo bị nén) Khí qua xupáp vào buồng đốt hoặc ra ngoài. khi đỉnh của vấu cam rời xa con đội lò xo giãn ra đẩy xu páp đóng kín buồng đốt.

Chu trình lặp lại như ban đầu

* Vậy bánh răng trục khuỷu quay 2 vòng trục cam quay 1 vòng


BÀI 25: HỆ THỐNG BÔI TRƠN

A. MỤC TIÊU :

- Biết được nhiệm vụ, cấu tạo của hệ thống bôi trơn, cấu tạo chung và nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn cưỡng bức

- Đọc được sơ đồ nguyên lý của hệ thống bôi trơn cưỡng bức

B
	Nội dung

	I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI

1. Nhiệm vụ:

Hệ thống bôi trơn có nhiệm vụ đưa dầu cần bôi trơn lên bề mặt ma sát của các chi tiết của động cơ. Đảm bảo động cơ làm việc bình thường , tăng tuổi thọ của các chi tiết.

2. Phân loại 

gồm các loại:

- Bôi trơn vung té

- Bôi trơn cưỡng bức

- Bôi trơn phao dầu bôi trơn vào nhiên liệu.

I. HỆ THỐNG BÔI TRƠN CƯỠNG BỨC: 

1. Cấu tạo

1. Các te dầu

2. Lưới lọc dầu

3. Bơm dầu

4. Van an toàn bơm dầu

5. Bầu lọc dầu

6. Van khống chế lượng dầu qua két

7. Két làm mát dầu

8. Đồng hồ báo áp suất dầu

9. Đường dầu chính 

10. Đường dầu bôi trơn trục khuỷu

11. Đường dầu bôi trơn trục cam

12. Đường dầu bôi trơn các bộ phận khác

2. Nguyên lý làm việc:

* Khi động cơ làm việc, bơm dầu làm việc, bơm dầu từ các te ra lưới lọc thô, qua bầu lọc tinh. Qua két làm mát đến đường dầu chính đi bôi trơn, làm mát, tẩy rửa cho các chi tiết trong động cơ sau đó về các te.

Quy trình lặp lại như ban đầu

* Chú ý: Một số trường hợp: 

- Trên đường dầu chuyển động đi bôi trơn chỉ duy trì 1 áp suất nhất định, nếu thừa sẽ quay về các te.

- Nhiệt độ của dầu bôi trơn phải ở nhiệt độ nhất định.



BÀI  26: HỆ THỐNG LÀM MÁT

A .MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Qua bài học sinh hiểu được nhiệm vụ , cấu tạo hoạt động chung của hệ thống làm mát .

Đọc được sơ đồ hệ thống làm mát cưỡng bức bằng nước .

B .

	Nội dung 

	I . NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI :

1. Nhiệm vụ : Giữ cho nhiệt độ của các chi tiết ở một nhiệt độ nhất định .

2. Phân loại:

- Hệ thống làm mát bằng nước

- Hệ thống làm mát băng không khí

II. HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG NƯỚC:

1. Cấu tạo: (hệ thống làm mát tuần hoàn cưỡng bức)





Trong đó: 

1. Két làm mát               

2. Bơm nước


3. Quạt gió
                     

4. Đường phân nước


5. Bọc nước                    

6. Bộ ổn nhiệt

7. Đường nước với nhiệt độ còn sử dụng được

8. Đường nước cần làm mát

2. Nguyên lý làm vịêc :

Họat động: Khi động cơ làm việc nước được bơm từ két nứơc, nước được đưa tới bọc chứa nước, sau đó nước được đưa theo đường phân nước đi tản nhiệt, lấy đi phần nhiệt dư thừa của động cơ. Nước này được đưa qua bộ ổn nhiệt.

* Nếu nước nóng vượt quá mức quy định bộ ổn nhiệt cho nước --> két để làm mát nước. Sau đó quy trình lặp lại như ban đầu. 

* Nếu nước còn sử dụng đựơc sẽ quay về bơm và ra đường phân chia nước.

III. HỆ THỐNG LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ:

1. Cấu tạo: Gồm cánh tản nhiệt bao quanh xilanh (thân máy) và nắp xilanh

2. Nguyên lý làm việc :

Khi động cơ làm việc nhiệt độ được truyền từ buồng đốt --> cánh toả nhiệt --> ra không khí


Bài  27: HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU VÀ KHÔNG KHÍ 

TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG

A. MỤC TIÊU:

- Hiểu nhiệm vụ và cấu tạo chung, nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Đọc được sơ đồ khối của hệ thống

	B. Néi dung

	I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI

1. Nhiệm vụ: Cung cấp hỗn hợp xăng không khí sạch vào xilanh theo yêu cầu của động cơ.

2. Phân loại 

Được chia thành hai loại chủ yếu:

- Hệ thống không khí cung cấp nhiên liệu dùng chế hoà khí
- Hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng vòi phun

II. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BỘ CHẾ HOÀ KHÍ
1. Cấu tạo : 

Gồm: 

- Thùng xăng

- Bầu lọc xăng

- Bơm xăng

- Bộ chế hoà khí (hoà trộn xăng với không tạo thành hoà khí có tỉ lệ phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ)

- Bầu lọc khí



	Sơ đồ khối:


1. Cấu tạo:

Sơ đồ khối 27.2 SGK 

Điểm khác ở đây so với hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí: 

- Bộ điều chỉnh áp suất: Giữ áp suất của xăng ở vòi phun luôn ở một trị số nhất định

- Vòi phun xăng: Được điều khiển bằng tín hiệu điện

- Cảm biến

- Bộ điều khiển phun

2. Nguyên lý làm việc:

Khi động cơ làm việc, không khí được hút vào xilanh ở kỳ nạp nhờ sự chênh lệch áp suất.

Nhờ phun xăng và bộ điều chỉnh áp suất, bộ điều khiển vòi phun xăng được phun vào ống nạp theo yêu cầu của động cơ. Xăng và không khí vào đường nạp -->vào xilanh cháy và thải ra ngoài.




HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU 

VÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐỘNG CƠ DIEZEL

A. MỤC TIÊU:

- Hiểu nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và trong động cơ Diezel

Đọc được sơ đồ khối của hệ thống

	B. Nội dung
I. NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ HÌNH THÀNH HOÀ KHÍ Ở ĐỘNG CƠ DIEZEL

1. Nhiệm vụ

Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch sẽ vào xilanh đúng thời điểm, phù hợp với  các chế độ làm việc của động cơ

*Sự hình thành hoà khí:

- Không khí sạch vào đầu kỳ nạp

- Nhiên liệu vào cuối kỳ nén dưới dạng sương mù, nhiên liệu tự bốc cháy (do bơm cao áp thực hiện)

- Bơm cao áp đảm nhận việc phun nhiên liệu vào động cơ

II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC

1. Cấu tạo

* Sơ đồ khối

* Một số bộ phận đặc: 

- Bơm cao áp: Cung cấp nhiên liệu với áp suất cao đúng thời điểm, phù hợp với các chế độ làm việc cửa động vào vòi phun

- Vòi phun: Phun nhiên liệu dưới dạng sương mù vào xilanh cuối kỳ nén

- Đường dầu hồi: Lượng dầu bị dò sẽ quay về thùng nhiên liệu

2. Nguyên lý làm việc:

- Khi động cơ làm việc, ở kỳ nạp, không khí sạch vào xilanh ở cuối kỳ nén bị nén với nhiệt độ cao áp suất cao. 

- Nhiên liệu được hút từ bơm: Thùng nhiên liệu --> lọc thô --> bơm chuyển nhiên liệu vào bơm cao áp. Cuối kỳ nén bơm 1kg nhiên liệu vào vòi phun và vòi phun phun dưới dạng sương mù vào xilanh hoà trộn với không khí tạo thành hoà khí và tự bốc cháy...Sau đó được thải ra ngoài.


Bài  29: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

A. MỤC TIÊU:

- Hiểu được nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa

- Hiểu nguyên lý làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm

Đọc được sơ đồ khối của hệ thống, phân biệt được một số hệ thống đánh lửa

	B Nội dung

	1. Nhiệm vụ:

Hệ thống đánh lửa có nhiệm vụ tạo ra tia lửa điện cao áp để châm cháy hoà khí trong động cơ xăng đúng thời điểm.

2. Phân loại

Dựa theo cấu tạo của bộ phân chia điện

- Hệ thống đánh lửa thường:--> Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm,

- Hệ thống đánh lửa điện tử: 

+ Hệ thống đánh lửa có tiếp điểm

+ Hệ thống đánh lửa không có tiếp điểm




Bài  30: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG

A. MỤC TIÊU:

- Hiểunhiệm vụ ,phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện

Đọc được sơ đồ khối của hệ thống

B. Nội dung
	I. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI

1. Nhiệm vụ:

Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ tự nổ máy được

2. Phân loại:

Có thể chia ra hệ thống khởi động ra các loại sau:

- Hệ thống khởi động bằng tay

- Hệ thống khởi động bằng động cơ điện

- Hệ thống khởi động bằng động cơ phụ

- Hệ thống khởi động bằng khí nén

II. HỆ THỐNG KHỞI  ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN

1. Cấu tạo:

1. Động cơ điện      2. Lò xo

3.  Lõi thép             4. Thanh kéo

5. Cần gạt               6. Khớp truyền 

7. Trục rôto của động cơ đốt trong

9. Trục khuỷu động cơ

- Động cơ điện 1: Làm việc nhờ dòng điện 1 chiều của ắc quy, rô to của động cơ có cấu tạo then hoa để lắp khớp với mayơ của khớp truyền động 1 chiều 6.

Khớp truyền động 6 có đặc điểm chỉ truyền động một chiều từ động cơ điện tới bánh đà. Vành răng của bánh đà động cơ 8 khi khởi  động . 

Bộ phận điều khiển: Thanh kéo 4 nối cứng với lõi thép 3và nối khớp với cần gạt 5. 

Đầu dưới của cần gạt gài vào rãnh vòng của khớp truyền động 6.

2. Nguyên lý làm việc:

*Khi khởi động động cơ đốt trong:

-Đóng khóa khởi động

 Rơ le của bộ phận điều khiển sẽ hút lõi thép 3 sang trái ,lưc được truyền đến thanh kéo, đến cần gạt 5,làm cho  khớp truyền động sang phải , vành răng của khớp truyền động ăn khớp với vành răng của bánh đà 8 . 

đồng tời khi đó động cơ điện 1 được đóng điện, động cơ làm việc, roto 7 quay ,làm khớp truyền động quay, làm bánh đà quay.

khi động cơ đốt trong đã làm việc.

-Tắt khóa khởi động.

Ngắt dòng điện vào cuộn dây rơ le và gắt dòng điện vào động cơ,khi đó lò xo dãn ra ,kéo khớp truyền động về vị trí ban đầu





 BÀI 31-THỰC HÀNH

A. Mục tiêu:

- Nhận dạng một số chi tiết và bộ phận của động cơ qua việc sưu tầm.

B. Chuẩn bị nội dung

I. Chuẩn bị của GV:

- Nghiên cứu nội dung bài 31

- Xem lại các chi tiết đã chuẩn bị để HS nhận dạng

- Dự kiến chia ra các tổ, cử tổ trưởng.

- GV đảm bảo an toàn cho HS

II. HS: 

- Đọc trước bài 31

- Sưu tầm một số chi tiết của động cơ đốt trong

- Vở ghi, mẫu báo cáo 

1. Nội dung 1: Quan sát động cơ nguyên chiếc

2. Nội dung 2: Quan sát 1 số bộ phận, chi tiết: 

- Pitông , trục khuỷu thanh truyền, xơ cấp phân phối khí, trục cam, các te, bugi..

3. Ghi chép bảng

Bảng 31.1

	TT
	Tên động cơ
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Công suất
	Loại nhiên liệu
	Phương pháp làm mát
	Kiểu bố trí xupáp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 31.2

	TT
	Chi tiết, bộ phận quan sát được

	
	Tên gọi
	Nhiệm vụ/công dụng
	Thuộc cơ cấu hệ thống

	
	
	
	


3. Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT

Đề

Câu 1:  Thế nào là động cơ đốt trong? Nêu cấu tạo chung của động cơ đốt trong.

Câu 2: So sánh nguyên lý làm việc của động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ.

Câu 3: Nêu nhiệm vụ, cấu tạo, hoạt động của hệ thống làm mát bằng nước.

      Nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn?

CHƯƠNG 7: ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

BÀI 32: KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
A. Mục tiêu 

- Hiểu được phạm vi ứng dụng của động cơ đốt trong

- Nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong

Nhận biết được các ứng dụng của động cơ đốt trong trong thực tế

B. Nội dung

	I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG TRONG SẢN XUẤT

1. Vai trò: Động cơ đốt trong có vai trò quan trọng trong tất cả các ngành và lĩnh vực tạo ra nhiều của cải và vật chất phục vụ con người 

2. Vị trí: 

- Động cơ đốt trong có vai trò rất quan trọng trong đời sống XH, công suất phát ra chiếm 90% tổng công suất (nhiệt năngm thuỷ năng, năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời)

- Ngành công nghiệp chế tạo động cơ đốt trong là bộ phận quan trọng của nhiều nước.

II . NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

1. Sơ đồ ứng dụng

Khi động cơ làm việc, tạo ra mô men quay ở đầu trục khuỷu với thiết bị cần nâng cấp năng lượng thông qua bộ phận trung gian.

 Sơ đồ ứng dụng : ĐC đốt trong  --> Hệ thống truyền lực --> Máy công tác .

* Động cơ đốt trong :

Động cơ xăng , động cơ điezen .

*Máy công tác :

Là thiết bị nhận năng lượng từ động cơ đốt       trong .

*Hệ thống truyền lực :

Là bộ phận trung gian nối giữa động cơ đốt trong và máy công tác .

2 Nguyên tắc ứng dụng của động cơ đốt trong:

Động cơ đốt trong , hệ thống truyền lực , máy công tác   là một tổ hợp thống nhất phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

a. Về tốc độ quay :                                                                                        

	+ Tốc độ máy công tác= Tốc độ ĐCĐT-->

Nối gián tiếp qua hộp số ,đai ,xích .

b. Về công suất :

Thoả mãn điều kiện :

N®c =<  Nct + Ntt > .K

Nđc :Công suất động cơ đốt trong 

Nct : ----------------------MCT

Ntt  : Công suất tổn thất của hhệ thống truyền lực .

K :Hệ số dự trữ : K=1,05 ; K= 1,5 




BÀI 34: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY

A. Mục tiêu:

- Hiểu đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng trên xe máy

- Hiểu đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy

B. Nội dung 

I. Đặc điểm và cách bố trí của động cơ đốt trong trên xe máy

1. Đặc điểm của động cơ đốt trong trên xe máy:

- Là động cơ xăng 2 kỳ và 4 kỳ cao tốc.

- Có công suất nhỏ

- Ly hợp, HS bố trí trong vỏ động cơ

- Làm mát bằng không khí

- Số lượng xilanh ít

2. Bố trí động có trên xe máy

- Đặt ở giữa xe

- Đặt lệch về đuôi xe

II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy

* Sơ đồ khối

Động cơ --> ly hợp -> số --> xích --> bánh xe

Trong đó: Động cơ, ly hợp, hộp số được bố trí trong 1 vỏ chung

- Ly hợp xe máy

- Ly hợp ma sát

- Hộp số: Thường có 3 cấp, 4 cấp. Không có số lùi

* Nguyên lý làm việc: 

Khi động cơ làm việc, ly hợp đóng, mômen truyền sang hộp số, qua xích --> bánh xe chủ động.

BÀI 36: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP

A. Mục tiêu:

- Hiểu đặc điểm và cách bố trí động cơ đốt trong dùng trên máy nông nghiệp

- Hiểu đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy nông nghiệp

	Nội dung

	I. Đặc điểm và cách bố trí của động cơ đốt trong +dùng cho máy nông nghiệp

-Công suất không lớn

-Có tốc độ quay trung bình

-Khởi động bằng tay

-Hệ số dự trữ công suất lớn

II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy nông nghiệp

1.Hệ thống truyền lực của máy kéo bánh hơi.

Từ động cơ đến bánh xe chủ động 7 qua ly hợp 2 , hộp số 3,truyền lực chính 4,bộ vi sai 5 và truyền lự cuối cùng 6.

*Có thể bánh trước cùng là bánh chủ động.

-Khi đó có hộp số phân phối. 

2.Hệ thống truyền lực máy kéo xích

Từ động cơ  đến qua ly hợp ,hộp số,  truyền lực chính,đến cơ cấu bánh sau để quay dải xích 8.
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Bài 22        HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
A. Mục tiêu 
- Hiểu được khái niệm và vai trò của hệ thống điện quốc gia

- Hiểu được sơ đồ lưới điện quốc gia.

B. NỘI DUNG

 I. Khái niệm 

  Hệ thống điện quốc gia gồm có : nguồn điện , các lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc, được liên kết với nhau thành một hệ thống.Vẽ được sơ đồ hệ thống điện và sơ đồ lưới điện.
II. Sơ đồ lưới điện quốc gia 

1. Khái niệm 

     Lưới điện quốc gia là tập hợp gồm đường dây  dẫn, các trạm điện và nơi tiêu thụ điện.

2. Cấp điện áp của lưới điện 

  Phụ thuộc vào mỗi quốc gia, có thể có nhiều cấp khác nhau.
+ Lưới điện truyền tải 66kV trở lên.

+ Lưới điện phân phối 35kV trở xuống.

3. Sơ đồ lưới điện 

Hình vẽ 22.2 SGK
Bài 23       MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA
A. Mục tiêu 

- Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của mạch điện ba pha.

- Biết được cách nối nguồn điện và tải hình sao , hình tam giác và các mối liên hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha.

B. NỘI DUNG

I. Khái niệm :

1. Nguồn điện ba pha 

a. Khái niệm : 

    Mạch điện xoay chiều ba pha gồm nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải ba pha.

b. Cấu tạo 
+ Gồm ba cuộn dây quấn AX, BY,CZ đặt lệch nhau 1200 trên một giá tròn, ở giữa có một nam châm điện như hình 23.1.

+ Mỗi dây quấn là một pha.

c. Nguyên lí 

+ Khi nam châm quay với tốc độ không đổi, trong mỗi dây quấn xuất hiện một xđđ xoay chiều một pha.

+ Các sđđ cùng biên độ, cùng tần số, lệch pha nhau 2
[image: image1.wmf]p

/3.

2. Tải ba pha 

+ Thường : động cơ điện ba pha, lò điện ba pha . . .

+ Tổng trở tải các pha : ZA, ZB, ZC.

II. Cách nối nguồn điện và tải ba pha 

+ Nối hình sao : ba điểm X, Y, Z nối chung thành điểm trung tính O.

+ Nối tam giác : đầu pha này nối với cuối của pha kia theo thứ tự pha.

III. Sơ đồ mạch điện ba pha 

1. Sơ đồ mạch điện ba pha 

a. Nguồn nối sao, tải nối sao (hình 23.7.)


b. Nguồn và tải nối hình sao có dây trung tính 

hình 23.8.


c.  Nguồn nối sao, tải nối tam giác 


2. Quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng pha :

  Nếu tải ba pha đối xứng thì :

a. khi nối hình sao :  Id = Ip ; Ud = 
[image: image2.wmf]3

Up
b. Khi nối tam giác:  Id = 
[image: image3.wmf]3

Ip  ; Ud = Up.
IV. Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây 

+ Tạo ra hai trị số điện áp khác nhau Ud và Up thuận tiện việc sử dụng đồ điện.

+ Do dùng mạng 3 pha, 4 dây nên điện áp pha trên các tải vẫn giữ được bình thường
Chương VI                                           MÁY ĐIỆN BA PHA        

Bài 25       MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA.

                                                            MÁY BIẾN ÁP BA PHA
A . Mục tiêu 
- Biết được khái niệm, phân loại và công dụng của máy điện xoay chiều ba pha.

- Biết công dụng, cấu tạo, cách nối dây, nguyên lí làm việc của máy biến áp ba pha.
B. NỘI DUNG

I. Khái niệm, phân loại và công dụng 

1.Khái niệm
  Máy điện xoay chiều ba pha là máy điện làm việc với dòng điện xoay chiều ba pha.

2. Phân loại và công dụng
+ Máy điện tĩnh: Khi làm việc không có bộ phận nào chuyển động.

+ Máy điện quay: Khi làm việc có bộ phận chuyển động tương đối với nhau 

- Máy phát điện: Biến cơ năng thành điện năng.

- Động cơ điện: Biến điện năng thành cơ năng.
II. Máy biến áp ba pha 

1.Khái niệm và công dụng 
    MBA ba pha dùng để biến đổi điện áp của hệ thống dòng điện xoay chiều ba pha, nhưng giữ nguyên tần số
2. Cấu tạo 
 a. Lõi thép
   Có 3 trụ từ  và gông từ để khép kín mạch từ.

  Lõi thép bằng các lá thép  kĩ thuật điện mỏng hai mặt phủ sơn cách điện, ghép lại thành hình trụ.

b. Dây quấn  

+ Thường bằng đồng bọc cách điện quấn quanh trụ từ.

+ Có 3 dây quấn sơ cấp, kí hiệu: AX, BY, CZ và ba dây thứ cấp, kí hiệu ax, by, cz.

+ Sơ đồ đấu dây và kí hiệu cách đấu dây : hình 25.3.
1.Nguyên lí làm việc
+ Dựa trên nguyên lí cảm ứng điện từ.
+ Hệ số biến áp pha:              
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Với N1, N2 là số vòng dây 1 pha của  sơ cấp và thứ cấp.

+ Hệ số biến áp dây: 
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Bài 26     ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
A. Mục tiêu 
1. Kiến thức 
- Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách nối dây động cơ không đồng bộ ba pha.

2. Kĩ năng 
- Nối dây động cơ không đồng bộ ba pha. 
B. NỘI DUNG

I. Khái niệm và công dụng :

1.Khái niệm :

    Là động cơ điện 3 pha có tốc độ quay của rôto(n) nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay(n1).

2. Công dụng 
     Dùng làm nguồn động lực cho các máy công cụ.

II. Cấu tạo 

1.Stato( phần tĩnh) 
a. Lõi thép
    Gồm các lá thép KTĐ ghép lại thành hình trụ, mặt trong có rãnh đặt dây quấn.

b. Dây quấn
   Là  dây đồng được phủ sơn cách điện. Gồm: AX, BY, CZ

2.Roto( phần quay)

a. Lõi thép
   Làm bằng các lá thép KTĐ mặt ngoài xẻ rãnh, ở giữa có lỗ để lắp trục, ghép lại thành hình trụ.

b. Dây quấn
Có hai kiểu : Lồng sóc, dây quấn
III. Nguyên lí làm việc 

+ Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong stato có từ trường quay.

+ Trong dây quấn rôto  xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

+ Lực điện từ tác dụng lên dòng điện trong dây quấn rôto  tạo mômen quay kéo rôto quay theo chiều quay của từ trường  với tốc độ n < n1.

+ n1 = 60f/p( vg/ ph) tốc độ quay của từ trường

+ Tốc độ trượt: 

       n2 = n1- n

+ Tỉ số s = n2/ n1 gọi là hệ số trượt tốc độ.

IV. Cách đấu dây 

+ Tùy điện áp lưới và động cơ.

+ Đổi chiều quay động cơ : đảo hai pha bất kì cho nhau.
   KIỂM TRA 45 PHÚT
Đề bài

 Câu 1: Khái niệm máy biến áp 3 pha.
Câu 2:  Nêu ưu điểm của hệ thống điện quôc gia.
Chương VII                         MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MÔ NHỎ       

Bài 28       MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MÔ NHỎ
A. Mục tiêu 
1. Kiến thức 
- Biết được khái niệm, đặc điểm, yêu cầu và nguyên lí làm việc của mạng điện sản xuất qui mô nhỏ.

2. Kĩ năng 
- Phân biệt được một số bộ phận chính của một mạng điện sản xuất.
B. NỘI DUNG

I. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu 

1. Khái niệm 

   Bao gồm các tổ sản xuất, các phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ công suất nhỏ (Từ vài chục kw đến vài trăm kw). Tải chủ yếu là các loại động cơ điện, các thiết bị điện, máy hàn điện, các thiết bị chiếu sáng.

2. Đặc điểm 

+ Tải phân bố thường tập trung.

+ Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp380/220V

+ Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

3. Yêu cầu 

+ Đảm bảo chất lượng điện năng thể hiện 2 chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu tần số.

- Chỉ tiêu điện áp.

+ Đảm bảo kinh tế

+ Đảm bảo an toàn
II. Nguyên lí làm việc 

1.Sơ đồ mạng điện sản xuất qui mô nhỏ 

   Hình vẽ 28.1 gồm :

-Trạm biến áp

-Tủ phân phối

-Tủ động lực

-Tủ chiếu sáng

2. Nguyên lí làm việc 
  Từ trạm biến áp hạ áp, điện năng được đưa tới tủ phân phối các áptômát đóng cắt mạch điện tới các tủ động lực và tủ chiếu sáng tiếp tục đưa tới các máy sản xuất hoặc các mạch chiếu sáng.

-Thao trác đóng điện lần lượt từ nguồn đến tải  và cắt điện theo chiều ngược lại.
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Két làm mát
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